
Phần thứ nhất 
Thực trạng và Sự cần thiết quy hoạch phát triển mạng 

lưới Siêu thị và Trung tâm thương mại 
 

 I.  khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế và tình hình 
phát triển sản xuất kinh doanh ở nghệ an: 
 1. Các nguồn lực tự nhiên và xã hội tác động đến phát triển thương 
mại  

1.1. Thuận lợi : 
 Nghệ An là một tỉnh có điều kiện địa lý, kinh tế tự nhiên đa dạng, có biển, 
đồng bằng, đô thị và vùng miền núi. Với diện tích tự nhiên 16.487km2, trong đó 
có 249.626 ha đất nông nghiệp (13.000 ha đất đỏ bazan) thuận lợi cho việc phát 
triển các vùng nguyên liệu tập trung như: lúa, lạc, vừng, chè, cà phê, quế, sắn, 
dứa, cam, mía…Có 906.659 ha đất lâm nghiệp, (trong đó có 811.815 ha đất có 
rừng, hiên còn 372.104 ha đất chưa sử dụng) với trữ lượng 40 triệu m3 gỗ, trong 
đó có nhiều loại quý hiếm như : Lim, Lát hoa, Pơ mu, ..v.v. và nhiều loại động 
thực vật quý hiếm khác. Có 511.000 ha đất trống đồi trọc, có khả năng phát triển 
kinh tế lâm nghiệp. Tài nguyên khoáng sản Nghệ An khá phong phú và đa dạng, 
nhất là đá vôi các loại, với trữ lượng trên 9 tỷ m3  là lợi thế để phát triển xi măng 
và vật liệu xây dựng; ngoài ra còn có các loại khoáng sản quý hiếm khác. 
 Bờ biển Nghệ An dài 82 km, với diện tích 4.230 hải lý vuông có nguồn tài 
nguyên biển lớn, với trữ lượng 8 vạn tấn tôm, cá, mực…Toàn tỉnh có trên 2.000 
ha nước mặn lợ có thể phát triển nuôi tôm, cua và 1.000 ha có khả năng phát 
triển nghề muối. Có 6 cửa sông, nhiều bãi tắm đẹp như: Cửa Lò, Nghi thiết, Diễn 
Thành, Quỳnh Phương.v.v.. cho phép phát triển ngành du lịch biển.  
 Nghệ An có trên 3 triệu người, có 7 dân tộc anh em cùng chung sống. 
Nguồn lao động Nghệ An dồi dào, hàng năm được bổ sung trên 3 vạn lao động 
trẻ. 
 Là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, có đường sắt, đường 
quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đi qua và 3 đường quốc lộ nối thông sang nước 
Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (quốc lộ 7, quốc lộ 48, quốc lộ 46), có cảng 
biển Cửa Lò, sân bay Vinh. Nghệ An là cầu nối giữa hai miền Bắc -  Nam, là cửa 
ngõ sang Lào, Đông- Bắc Thái Lan và là trung tâm kinh tế- văn hoá Bắc Miền 
Trung. 
 Một số định hướng và nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2010 của tỉnh Nghệ An 
đã được Trung ương khẳng định tại Kết luận 20-KL/TW của Bộ Chính trị về 
Nghệ An; Đề án xây dựng Thành phố Vinh thành đô thị loại 1 vào năm 2020, trở 
thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ; Đề án phát triển kinh 
tế-xã hội miền Tây Nghệ An và đề án  phát triển kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh 
đã được Chính phủ phê duyệt, theo đó sẽ phát triển thêm 3 thị xã, 7 thị trấn và 11 
thị tứ mới… Một số chương trình dự án lớn trong công nghiệp, xây dựng, giao 
thông trên địa bàn đã được Trung ương đưa vào quy hoạch; nguồn lực tích lũy từ 
những năm trước đã, đang và tiếp tục phát huy tác dụng sẽ tạo thế và lực mới 
trong những năm tới.  
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 Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), bước 
vào một “sân chơi” hoàn toàn mới mà trong đó sự bình đẳng trong cạnh tranh 
giữa các nền kinh tế được tôn trọng, nước ta có thêm cơ hội để xây dựng và phát 
triển trên nhiều lĩnh vực. Thương mại cả nước nói chung, thương mại Nghệ An 
nói riêng có cơ hội mở rộng thị trường toàn cầu cho mục đích phát triển kinh tế, 
thương mại và thu hút đầu tư. 
 1.2.Khó khăn thách thức: 
 Nghệ An là một tỉnh có trên 3/4 diện tích tự nhiên là miền núi, có 10/19 
huyện miền núi, có 419 km đường biên giới với CHDCND Lào, có trên 400 ngàn 
đồng bào dân tộc thiểu số. Miền núi Nghệ An địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi 
nhiều sông suối; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển. 
 Tài nguyên khoáng sản phong phú về chủng loại, nhưng trữ lượng nhỏ, lại 
nằm ở vùng sâu, vùng xa, khó khai thác công nghiệp. 
  Là một tỉnh thường xuyên bị thiên tai đe dọa, tàn phá. Xa cực tăng trưởng 
của cả nước. Chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa 
vững chắc Về cơ bản nền kinh tế Nghệ An vẫn là nền kinh tế nông nghiệp, sản 
xuất hàng hóa chậm phát triển, là tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp. Đời sống 
nhân dân vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. 

2. Những kết quả đã đạt được : 
 Trong những năm qua, nền kinh tế của Nghệ An đã có những bước phát 
triển rất quan trọng, GDP (theo giá so sánh) tăng trưởng bình quân,  1996-2005 : 
8,75%/ năm trong đó giai đoạn 2001-2005 là 10,25%/năm.  

Năm 2005 so với năm 2001: 
- Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch đúng hướng:   
 + Ngành Công nghiệp - xây dựng tăng từ 18,6% lên 30,4%. 
 + Ngành Nông, lâm, ngư  giảm từ 44,3 % xuống còn 34,2%. 
 + Ngành Dịch vụ  chiếm tỷ trọng 35,4%. 
- GDP bình quân hàng năm tính theo đầu người: Từ 2,7triệu 

đồng/người/năm tăng lên 5,6 triệu đồng/người/năm. 
 So sánh một số chỉ tiêu cơ bản với các tỉnh lân cận, vùng Bắc Trung Bộ và 
cả nước, trong năm 2005 thì:  
 - Tỷ trọng GDP chiếm 29,3% so với vùng Bắc Trung Bộ, và 2% so với cả 
nước. 

- Tốc độ tăng trưởng GDP/năm (2001-2005) của Nghệ An(10,25%/năm) 
cao hơn 2 tỉnh Thanh Hoá (9,1%/năm), Hà Tĩnh (8,5%/năm), vùng Bắc Trung Bộ 
9,5%/năm và cả nước (7,5%/năm). 

- GDP/người theo giá hiện hành năm 2005 của Nghệ An (5,6 triệu đồng) 
cao hơn 2 tỉnh Thanh Hoá (5,0 triệu đồng), Hà Tĩnh (4,6 triệu đồng), vùng Bắc 
Trung Bộ (5,4 triệu đồng).( nguồn số liệu: Cục thống kê Nghệ An). 

 3. Đóng góp của ngành Thương mại vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh 
Nghệ An (2001-2005). 
           - Giá trị sản xuất (giá so sánh): từ 790.439 triệu đồng tăng lên 1.199.148 
triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm. 

- Giá trị tăng thêm (giá so sánh) : từ 583.205 triệu đồng tăng lên 936.751 
triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,1%/năm. 
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- Đóng góp của ngành Thương mại vào tăng trưởng GDP toàn tỉnh (giá so 
sánh) từ 9,2% tăng lên 10,3% và của cả giai đoạn (2001-2005) là 10,2%. Tỷ 
trọng GDP của ngành Thương mại trong ngành  Dịch vụ  từ 23,43 % tăng lên 
26,3%.  

 - Kim ngạch xuất  khẩu : từ 42,33 triệu USD tăng lên 120 triệu USD, tốc 
độ tăng trưởng bình quân 29,49%/năm. 

- Kim ngạch nhập khẩu : từ 50,2 triệu USD tăng lên 94,1 triệu USD, tốc độ 
tăng trưởng bình quân 23,84%/năm. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng: từ 5.318 tỷ đồng tăng 
lên 8.667 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,26%/năm.   

(Nguồn số liệu: Cục Thống kê Nghệ An) 
II. Thực trạng phát triển mạng lưới thương mại trên 

địa bàn nghệ an 
  1. Tình hình  phát triển Thương mại: 

Tính đến năm 2005 ngành Thương mại có: 
- 55.152 cơ sở kinh doanh (2.168 doanh nghiệp, 53.984 hộ cá thể). 
- 83.690 lao động (5,4% lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế 

quốc dân). 
  - Tổng nguồn vốn kinh doanh 2.879,7 tỷ đồng.  
 2. Mạng lưới kinh doanh thương mại dịch vụ. 

Tính đến năm 2005 ngành Thương mại có: 
 - Hệ thống chợ : có 352 chợ các loại (bình quân 1,34 xã/chợ). Hiện nay 
đang được quy hoạch theo Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của 
UBND tỉnh Nghệ an.  

- Cửa hàng kinh doanh thương mại và kho bãi:  Có 115 cửa hàng kinh 
doanh( 69 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 46 cửa hàng chuyên doanh), với tổng 
diện tích xây dựng 58.815m2, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 60.561 triệu đồng 
. 

(Phụ biểu số 4 HT) 
- Hệ thống kho bãi:  có khoảng 100.000 m2. (hệ thống kho bãi chủ yếu tập 

trung tại thành phố Vinh, Cửa Lò). 
- Mạng lưới bán lẻ xăng dầu:  có 339 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (6 

cửa hàng loại II, 22 cửa hàng loại III, 197 cửa hàng loại IV và 114 cửa hàng 
tạm). Hiện nay đang được quy hoạch theo Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Nghệ An . 

3-Thực trạng phát triển siêu thị và trung tâm thương mại: 
3.1. Siêu thị : Hiện nay hệ thống siêu thị, mới bắt đầu hình thành tại Nghệ 

An,  chủ yếu là ở vùng trung tâm thành phố Vinh. 
Tại thị xã Cửa Lò và các thị trấn huyện lỵ của các huyện chưa có loại hình 

kinh doanh siêu thị. 
Tình hình phát triển siêu thị tại thành phố Vinh như sau: 
 

Tân siêu thị Địa điểm 
Diện 

tích KD 
(m2)

Loại hình 
Số lượng,  
 tên hàng 

1. Siêu thị Maximark 166NguyễnTháiHọc 1.350 Tổng hợp Trên 2000 



 

 4

2. Siêu thị INTIMEX Đường Lê Duẩn 10.000 Tổng hợp Trên 3.000
3. Siêu thị Vạn Xuân §. Nguyễn Sĩ Sách 400 Ch.doanh Thủy sản chế biến
4. Siêu thị Hương Giang 41 Đường Trần Phú 350 ‘’ Điện gia dụng 
5. Nhà sách Thành Vinh 59 Đường Trần Phú 300 ‘’ Sách,TB trường 

học 
6. Siêu thị Bình Minh Đường Lê Lợi 300 ‘’ Trên 2.000  
7. Siêu thị  Đồ. Gỗ Mỹ 
nghệ 

§. Nguyễn Trãi 600 ‘’  Đồ gỗ mỹ nghệ 
CC 

8. TTTM Hòa Bình 11 Quang Trung 600 ‘’ Điện máy, điện tử
9.CHĐGMN Quang Triều §. Mai Hắc Đế 780 ‘’  Đồ gỗ mỹ nghệ 

CC 
10. TT Sách Bắc miền 
Trung 

33 Lê Mao 1.000 ‘’ Sách,TB giáo dục

11. TT sách và TB giáo 
dục 

65 Lê Hồng Phong 1.000 ‘’ Sách,TB giáo dục

12. TT sách và TB giáo 
dục 

9 Quang Trung 700 ‘’ Sách,TB giáo dục

13. TT TM Ngã tư chợ 
Vinh 

01 Quang Trung 10.000 Tổng hợp Trên 5.000 tên 
hàng 

14. Siêu thị Đồ gỗ 
DAFUCO 

Hà Huy Tập 1.000 Ch. doanh Đồ gỗ các loại

15. Siêu thị Đồ gỗ 164Đường Trần Phú 1.000 Ch. doanh Đồ gỗ các loại
16. Siêu thị Xe máy Huệ 
Lộc 

208Phanđình Phùng 1.200 Ch. doanh Xe máy các loại 

 
Theo Quy chế của Bộ Thương mại về siêu thị và trung tâm thương mại chỉ 

có 2 siêu thị tổng hợp MAXIMARK, INTIMEX và Trung tâm sách Bắc miền 
Trung đạt tiêu chuẩn siêu thị hạng 3. Các siêu thị khác quy mô và điều kiện kinh 
doanh chỉ đáp ứng loại hình : cửa hàng tiện lợi.  

 
3.2. Trung tâm thương mại: 
Hiện nay trên địa bàn Nghệ An chưa có cơ sở kinh doanh có quy mô, trình 

độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của một trong ba hạng 
TTTM của Bộ Thương mại. 

3.3. Công tác quản lý siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn: 
  3.3.1. Quản lý Siêu thị: 
  Là loại hình kinh doanh hiện đại mới được hình thành tại Nghệ An trong 
vài năm gần đây, tuy quy mô đang còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiêu chuẩn 
của Bộ Thương mại, nhưng về cơ bản, công tác quản lý kinh doanh siêu thị 
chuyên doanh, hoặc tổng hợp của các thương nhân có nhiều tiến bộ, thể hiện: 
 Ưu điểm: 

  + Cơ sở vật chất kinh doanh đã được xây dựng khá bề thế trên các trục 
đường chính của thành phố, các gian hàng được bố trí tương đối khoa học, chủng 
loại hàng hoá khá phong phú, mẫu mã đa dạng, chất lượng đảm bảo, điều kiện 
kinh doanh thuận lợi. 
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 + Đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu tiêu dùng về số lượng và chất 
lượng hàng hoá, dịch vụ cần thiết của khách du lịch, của một bộ phận dân cư có 
thu nhập cao và của người tiêu dùng bình dân trên địa bàn thành phố Vinh, góp 
phần thay đổi bộ mặt thương mại thành phố văn minh, lịch sự hơn .        

 + Phương thức hoạt động kinh doanh tại các siêu thị đã có sự thay đổi 
đáng kể, khách hàng tự lựa chọn hàng hoá, thanh toán và kiểm soát giá cả hàng 
hoá bằng hệ thống máy hiện đại, năng suất lao động tăng lên một cách rõ rệt so 
với phương thức kinh doanh truyền thống.  

 + Việc tổ chức quản lý, khai thác kinh doanh tại các siêu thị hiện có, nhìn 
chung đảm bảo hiệu quả, phát triển. 
   Tồn taị: 
  Do thiếu quy hoạch, thiếu sự hướng dẫn, quản lý và chưa có tiêu chuẩn 
thống nhất… nên các loại hình này phát triển còn mang tính tự phát, cách đặt và 
gọi tên còn lộn xộn, đã xuất hiện không ít khiếm khuyết trong hoạt động kinh 
doanh ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng… 

 + Công tác quy hoạch chưa được quan tâm, chủ yếu các doanh nghiệp tự 
phát xây dựng hoặc cải tạo lại từ các cửa hàng trên các địa điểm kinh doanh hiện 
có thuộc phạm vi quản lý. 

   + Sự phân bố các siêu thị  theo quy hoạch các khu vực dân cư, chưa hợp 
lý,  chưa mang lại tiện ích thực sự và tiết kiệm thời gian mua sắm cho khách 
hàng. 
  + Phương thức tổ chức hoạt động, quản lý khai thác siêu thị chủ yếu là do 
doanh nghiệp, các siêu thị phát triển còn đơn lẻ, chưa kết hợp với nhau thành 
một hệ thống để hỗ trợ cho nhau phát triển.. 

  + Hầu hết các siêu thị còn bám các trục đường giao thông, không đúng 
quy định của nhà nước về hành lang đường bộ, không có bãi đậu xe hơi, trong 
khi đó việc khách hàng mua sắm ở siêu thị bằng xe hơi diễn ra ngày càng phổ 
biến. Diện tích giữ xe hai bánh của các siêu thị còn nhiều hạn chế so với yêu 
cầu. Vấn đề trật tự xã hội, an toàn giao thông khu vực quanh siêu thị chưa được 
đảm bảo tốt.    

  
iiI/-Sự cần thiết phải quy hoạch phát triển mạng lưới 

Siêu thị và Trung Tâm Thương Mại. 
 1. Vị trí, vai trò của Nghệ An trong chiến lược phát triển kinh tế- xã 

hội của cả nước và vùng Bắc Trung Bộ: 
 Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cả nước và vùng Bắc Trung Bộ, 

Nghệ An (mà hạt nhân là thành phố Vinh) được xác định có những vai trò sau : 
  - Đầu tầu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển 

kinh tế- xã hội của Bắc Trung Bộ . 
  - Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trọng điểm về khoa học- công 

nghệ, văn hóa-thể thao và y tế của vùng Bắc Trung Bộ. 
 - Trung tâm công nghiệp lớn của vùng Bắc Trung Bộ, có tầm quan trọng 

ngày càng lớn trong phát triển công nghiệp cả nước. 
 - Là địa phương có các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển, có vị 

thế ngày càng lớn trong vùng Bắc Trung Bộ. 
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- Đầu mối giao thông, cửa vào - ra quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cả 
nước và quốc tế. 

Với vị trí, vai trò nêu trên và trên cơ sở dự báo phát triển cả nước và vùng 
trong thời kỳ 2020, nhiệm vụ của cả nước và vùng Bắc Trung Bộ đặt ra cho Nghệ 
An là: 

1.1. Tăng trưởng nhanh hơn. 
Để thực hiện được những chức năng kể trên đối với cả nước, vùng Bắc 

Trung Bộ và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển với cả nước, Nghệ An 
cần đạt một số chỉ tiêu sau: 

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm phải đạt ít nhất 12% trong 
giai đoạn 2006-2010 và xấp xỉ mức này trong giai đoạn 10 năm tiếp theo. Mức 
tăng này cao hơn nhiều so với mức bình quân được dự báo cho vùng và cả nước, 
trong đó tốc độ tăng trưởng công nghiệp phải cao hơn của vùng khoảng 1,3-1,4 
lần. 

- Thu hút được nhiều lao động vào các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tỷ 
trọng lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp phải đạt khoảng 32-33% 
vào năm 2010 và khoảng 50-51% vào năm 2020. 

- Kim ngạch xuất khẩu công, nông nghiệp và dịch vụ (xuất khẩu tại chỗ) 
lớn nhất của cả vùng. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm 
phải đạt khoảng 18-20% trong giai đoạn quy hoạch. 

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn diện, sâu sắc. 
Để có đóng góp lớn cho tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế của vùng, 

Nghệ An phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mình một cách toàn diện, sâu sắc 
nhằm khai thác với hiệu quả cao nhất các tiềm năng tăng trưởng và nâng cao 
chất lượng tăng trưởng của các ngành. Tỷ trọng hai ngành dịch vụ và công 
nghiệp của tỉnh cần chiếm khoảng 75-76% tổng sản phẩm vào năm 2010 và 85-
86% vào năm 2020. 

1.3. Đô thị hoá nhanh hơn. 
Theo định hướng phát triển đô thị quốc gia đến năm 2020 khi được Thủ 

Tướng Chính phủ phê duyệt, các điểm đô thị kiểu thị trấn, thị tứ sẽ được hình 
thành làm hạt nhân để chuyển một bộ phận đáng kể nông dân thành thị dân và 
góp phần hiện đại hóa khu vực nông thôn. 

Định hướng này cùng với việc thành phố Vinh đã được Nhà nước quyết 
định nâng cấp lên loại I trước năm 2020, đặt ra yêu cầu cho tỉnh Nghệ An phải 
tiến hành đô thị hóa với tốc độ nhanh hơn nhiều trong những năm tới. Hơn nữa, 
yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đi liền với nó là chuyển dịch cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp, hiện đại trong thời kỳ đến năm 2020 đòi hỏi tỉnh 
phải tăng nhanh dân số phi nông nghiệp, phát triển các đô thị mới, các thị tứ, các 
trung tâm thương mại, du lịch trong tỉnh. Dự kiến tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh cần 
đạt khoảng 16-17% năm 2010 và 36-37% vào năm 2020. 

2. Những xu hướng ảnh hưởng tích cực đến phát triển siêu thị – 
TTTM.  

- Thể chế thị trường định hướng XHCN từng bước được hoàn chỉnh và do 
đó ngày càng phát huy khả năng tự điều chỉnh của thị trường kết hợp với sự điều 
tiết vĩ mô hợp lý của Nhà nước (từ trực tiếp sang gián tiếp, thông qua các công 
cụ tài chính, ngân hàng, đầu tư, mua sắm của Chính phủ, dự trữ quốc gia..), làm 
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cho thị trường trở thành tín hiệu tin cậy, có tác dụng định hướng và quyết định sự 
phát triển sản xuất và tiêu dùng. 

- Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân từng bước được cải thiện và 
nâng cao là cơ sở kinh tế để phát triển thương mại nội địa. Tỷ lệ tiêu dùng so với 
GDP của Việt Nam thuộc loại cao so với các nước trong khu vực (trên 70%) 
trong khi của Singapre là 55,9%, Malaysia là 58,2% và Thái lan là 67,7%... trong 
giai đoạn 2001-2005, tốc độ tiêu dùng tăng cao nhiều lần so với tốc độ tăng dân 
số(7,7% so với 1,4%) chứng tỏ tiêu dùng bình quân đầu người và mức sống dân 
cư đã được nâng lên đáng kể. 

- Xu hướng tiêu dùng chuyển dịch từ nhu cầu “ăn no, mặc ấm” sang nhu 
cầu “ăn ngon, mặc đẹp” làm cho chất lượng “cầu” cần được nâng lên. Nếu như 
những năm trước đây, các mặt hàng điều hòa, xe máy, xe hơi, tủ lạnh, máy giặt, 
các bộ nghe nhìn,.. được xem là đồ dùng cao cấp, đắt tiền thậm chí có ý nghĩa 
“dự trữ tài sản”, thì nay đã được phổ cập ở thành thị và lan truyền sang cả khu 
vực nông thôn. Xu hướng mua sắm hàng giá trị cao, chạy theo các mode mới 
đang xuất hiện ở giới trẻ thành phố đã bắt đầu theo kịp xu hướng tiêu dùng của 
khu vực. 

- Cơ cấu dân số trẻ, năng động và có học vấn cao với thói quen thích mua 
sắm hàng hóa ở siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi là một ưu thế 
để phát triển hệ thống phân phối hiện đại. Hiện có 57% dân số có độ tuổi dưới 
30 và sau 15 năm tỉ lệ này khoảng 50%. 

- Nhờ kết quả của công cuộc đổi mới và quá trình tự vươn lên của mình, 
một số doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đã tạo lập được chỗ đứng trên thị 
trường và đang tiếp tục đi trên con đường chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực phân 
phối. 

- Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế 
giới WTO, theo đó sẽ mở cửa thị trường đối với dịch vụ phân phối, cho phép các 
doanh nghiệp nước ngoài vào hoạt động. Bên cạnh các “chuỗi” siêu thị bán buôn 
METRO CASH&CARRY, Siêu thị bán lẻ Big C, Trung tâm mua sắm hàng hiệu 
Parkson, các hệ thống bán lẻ của Unilever, P&G… sẽ có thêm tên tuổi của nhiều 
nhà phân phối nước ngoài lớn khác. Với sự xuất hiện các mô hình phân phối tiên 
tiến này, khả năng tiếp cận với công nghệ mới, phương thức mới trong phân phối 
và quản lý phân phối, khả năng chia sẽ kinh nghiệm và hợp tác với nhà phân 
phối hiện đại sẽ ngày một gia tăng. Đây cũng là nhân tố góp phần làm thay đổi 
bộ mặt bên ngoài và cấu trúc bên trong của thương mại nội địa. 

- Sau khi dự án đường sắt và đường bộ cao tốc Bắc – Nam được hoàn 
thành, Nghệ An sẽ không còn xa cực tăng trưởng, có điều kiện và cơ hội để thu 
hút mạnh hơn luồng vốn đầu tư từ nước ngoài .   

Iv/- Những căn cứ để xây dựng quy hoạch siêu thị và 
trung tâm thương mại: 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương: 
- Kết luận số 20-KL/TW  ngày 02/6/ 2003 và Thông báo số 111 của Thủ 

tướng Chính phủ về kết quả thực hiện 2 năm NQ Đại hội IX và một số chủ 
trương PTKTXH Nghệ an đến năm 2010. 
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- Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg  ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt đề án Phát triển kinh tế xã hội miền tây Nghệ an đến năm 
2010. 

- Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 30/9/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế văn hóa vùng 
Bắc Trung Bộ. 

- Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/ 2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về Tổ Chức thị trường trong nước. 

- Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/ 09/2004 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại.  

2. Những Quy hoạch, phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế 
của Nghệ An đến năm 2020: 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI. 
- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội Nghệ an đến năm 2020 và 

các quy hoạch phát triển các Ngành: Thương mại, Công nghiệp, Giao thông vận 
tải …đến năm 2020. 
 - Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Nghệ an tỉnh Nghệ An đến năm 2010 
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010).  
 - Quy hoạch  phát triển mạng lưới Đô thị Nghệ an 2001- 2010 có tính đến 
năm 2020 và Quy hoạch các khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Vinh đến 
giai đoạn 2010-2020. 
 - Quy hoạch điều chỉnh kinh tế -xã hội Miền núi tỉnh Nghệ an đến 2010 
có tính đến 2020. 
 - Quy hoạch phát triển mở rộng thành phố Vinh đến 2010. 
 - Quy hoạch xây dựng các thị xã : Hoàng Mai, Thái Hòa, Con Cuông 

- Quy hoạch phát triển xây dựng các khu công nghiệp : Bắc Vinh; Cửa lò, 
Nghĩa đàn, Hoàng Mai, Nam cấm, Nghi Hoa, Hưng Tây. 

- Huy hoạch phát triển các khu công nghiệp nhỏ tỉnh nghệ an đến năm 
2020 ban hành tại quyết định số 91/QĐ-UBND.CN  

2.1 . Các mục tiêu phát triển kinh tế đến 2020: 
Mục tiêu kinh tế: 
- GDP/ người tính theo USD (giá hiện hành) đạt khoảng 850 USD vào năm 

2010 và trên 3.100USD vào năm 2020. 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt bình quân hàng năm khoảng 

12%/năm trong cả giai đoạn 2007-2020, trong đó khu vực nông- lâm - thuỷ sản 
tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 5-5,5%; Công nghiệp- xây dựng 
khoảng 15- 15,5%,  dich vụ khoảng  12,0-12,5% trong cả giai đoạn 2007- 2020. 

- Cơ cấu kinh tế được hình thành theo hướng tăng các ngành phi  nông 
nghiệp, đặc biết khu vực dịch vụ tăng trưởng nhanh hơn hẳn trong giai đoạn sau 
2010. Năm 2010, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP đạt 39%, dịch vụ 
37% và nông - lâm - thuỷ sản khoảng 24%. Năm  2020 tỷ trọng các ngành tương 
ứng là 45-45,5%; 40,5 - 41%; và 14 - 14,5%. 

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 khoảng 350 triệu USD, năm 2020 
khoảng 1.900 triệu USD. Đảm bảo tốc độ tăng xuất khẩu bình quân hàng năm 
khoảng 20-21% trong cả thơì kỳ 2006- 2020. Độ mở của nền kinh tế (kim ngạch 
xuất khẩu/GDP) cải thiện đáng kể, đạt 17- 18% năm 2020. 
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- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm khoảng 24- 25% 
trong cả thời kỳ 2006-2020, năm 2010 đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, chiếm 11,5% 
GDP và đến năm 2020 đạt khoảng 47.400 tỷ đồng, chiếm 18,4%GDP. 

 
Mục tiêu xã hội: 
- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm trong cả giai đoạn 2006-2020 là 

0,97%/năm. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 30- 31 ngàn 
lao động trong giai đoạn 2006- 2010 và khoảng 22 –23 ngìn lao động từ 2010 – 
2020. Đảm bảo khoảng 90% lao động trong độ tuổi có việc làm vào năm 2010 và 
nâng tỷ lệ này lên 94 –95% vào năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 
40% năm 2010 (đào tạo nghề chiếm 25-27%) và 60-65% năm 2020. 

- Xoá căn bản hộ đói. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn mới giảm còn khoảng 15% 
vào năm 2010 và 5% năm 2020. Thu hẹp mức độ chênh lệch giữa các vùng, các 
tầng lớp dân cư trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Tỷ lệ đô thị hoá lên 15-16% vào năm 2010 và 32-33% vào năm 2020.  
- Đảm bảo an toàn xã hội và quốc phòng. 
Mục tiêu khác : 
- Đảm bảo môi trường xanh, sạch cho cả khu vực đô thị và nông thôn trên 

toàn tỉnh. 
 

Phần thứ hai 
Quy hoạch phát triển Siêu thị và Trung tâm thương 

mại trên địa bàn Nghệ an giai đoạn 2007-2015, có tính đến 
NĂM 2020 

 
I/- quan điểm và mục tiêu quy hoạch phát triển mạng 

lưới siêu thị và trung tâm thương mại . 
1. Quan điểm phát triển: 
1. Phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại được đặt trong tổng 

thể phát triển của các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm góp 
phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời 
sống dân cư, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo hướng 
công nghiệp hoá hiện đại hoá. 

2. Phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên cơ sở khai thác 
lợi thế so sánh của các vùng, địa phương, theo hướng mở rộng thị trường với các 
tỉnh lân cận vùng Bắc Trung bộ, hội nhập với thị trường trong nước và Quốc tế. 
 3. Phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại theo hướng đa dạng 
hoá các hình thức đầu tư, thu hút mọi thành phần kinh tế trong xã hội  cùng tham 
gia.   
 4. Phát triển siêu thị, trung tâm thương mại gắn với sự phát triển các đô 
thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng liên quan. Đảm bảo khai thác 
tối đa các sơ sở vật chất hiện có, kết hợp với việc cải tạo nâng cấp và xây dựng 
mới, nâng cao tối đa hiệu quả đầu tư và kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái. 
 2. Mục tiêu quy hoạch: 
 2.1. Mục tiêu tổng quát: 
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  Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa 
bàn tỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại, theo hướng hiện đại; xây 
dựng hình thức phân phối mới đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của nhân dân, 
phục vụ và kích thích sản xuất phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
tạo cơ hội để các địa phương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
 2.2. Mục tiêu cụ thể : 

- Xây dựng mới trên địa bàn Nghệ An 28 TTTM (hạng I: 01 trung tâm; 
hạng II: 02 trung tâm; hạng III; 25 trung tâm ).  

- Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới 93 siêu thị độc lập hạng III.  
 - Hệ thống siêu thị,TTTM chiếm 55-60% tổng mức LCHHBL,75-80% 
tổng mức LCHH BB toàn xã hội.  

 II/ những nhân tố cơ bản hình thành các siêu thị, 
trung tâm thương mại đến năm 2020: 
  1. Phát triển đô thị. 
 Quá trình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An đã và sẽ dẫn tới quá 
trình phát triển các khu vực tập trung dân cư, hình thành những khu đô thị với 
quy mô ngày càng lớn, tập trung ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện lỵ, 
thị trấn, các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp nhỏ được gắn liền với 
các trục đường giao thông thuỷ, bộ liên vùng đi qua đô thị.  
  1.1. Hệ thống cấp loại đô thị của tỉnh. 

1.1.1. Đô thị trung tâm cấp quốc gia: 
Phát triển thành phố Vinh thành đô thị loại I, là trung tâm kinh tế- văn hoá 

vùng Bắc Trung Bộ, giữ vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo, thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An và của cả vùng 
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

1.1.2. Đô thị trung tâm cấp tỉnh 
Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, du lịch – dịch vụ, đào tạo, 

nghiên cứu khoa học thuộc tỉnh quản lý. Loại đô thị này gồm có các thị xã:  Cửa 
Lò, Hoàng Mai, Thái Hoà, Con Cuông. 

 Trong tương lai, có thể hình thành một số thị xã quy mô vừa, được bố trí ở 
địa điểm thích hợp, giữ vai trò là các đô thị trung tâm và là điểm tựa phát triển 
cho một cụm huyện. 

1.2.3. Đô thị trung tâm cấp huyện và trung tâm cụm các khu dân cư nông 
thôn. 

Là trung tâm kinh tế, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các 
huyện. Là đô thị vệ tinh làm điểm tựa phát triển kinh tế của các cụm khu dân cư 
nông thôn, giữ vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn và tăng trưởng để 
phát triển các đô thị lớn. 

1.2.5. Các đô thị mới 
Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, trên địa bàn một số vùng có điều kiện sẽ hình thành những đô thị 
và khu công nghiệp mới, giữ vai trò là những hạt nhân thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế -  xã hội của mỗi vùng. Tuỳ theo vị trí và trình độ phát triển từng bước 
xây dựng các đô thị mới đó trở thành các đô thị trương tâm chuyên ngành của 
tỉnh, huyện. 

1.2. Không gian hệ thống đô thị trên các vùng lãnh thổ: 
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Dự báo dân số đô thị đạt khoảng 540,8 nghìn người vào năm 2010 (chiếm 
17% dân số toàn tỉnh) và tăng lên 876,6 nghìn người vào năm 2015 (chiếm 26% 
dân số toàn tỉnh), và 1.295 nghìn người năm 2020 (chiếm 37% dân số toàn tỉnh) 
(phụ lục…). 

Trên cơ sở về điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế- xã hội và tập quán sản 
xuất. Theo quy hoạch hệ thống đô thị, dự kiến phân hai vùng lãnh thổ chủ yếu là 
vùng đồng bằng ven biển và vùng miền núi (gồm hai tiểu vùng). 

1.2.1. Vùng đồng bằng ven biển: 
Bao gồm 7 huyện Quỳnh lưu, Diễn Châu, Yên thành, Đô Lương, Nam 

Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và 02 đô thị : thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. 
Diện tích tự nhiên 274.228 ha, chiếm 16,6% đất tự nhiên toàn tỉnh. Dân số 
1.912.436 người, chiếm 63,1% dân số toàn tỉnh. 

Trong vùng hiện có 10 đô thị gồm : 1 đô thị loại II (thành phố Vinh), 1 thị 
xã và 8 thị trấn(7 thị trấn huyện lỵ và 1 thị trấn vùng là Hoàng Mai). Dân số khu 
vực đô thị  268.118 người, chiếm 82,9% dân số đô thị toàn tỉnh. 

Đây là vùng kinh tế tương đối phát triển và có điều kiện thuận lợi về cơ sở 
hạ tầng như : giao thông, thuỷ lợi, điện, mạng lưới bưu chính viễn thông.vv… 

Định hướng đô thị hoá đối với vùng này: 
- Thành phố Vinh: sẽ là đô thị trung tâm cấp quốc gia (đô thị loại I), trung 

tâm kinh tế- văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ, được quy hoạch thành chùm đô thị 
vùng Vinh, có bán kính ảnh hưởng từ 20-25 km, trong dó thành phố Vinh hiện 
nay là đô thị hạt nhân. Quy hoạch mở rộng quy mô theo hướng Bắc và Đông Bắc 
nối liền thị xã Cửa Lò nhằm tạo chuỗi đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và 
du lịch; mở rộng về hướng Tây theo đường tránh Vinh; hình thành đô thị ven bờ 
hạ lưu sông Lam. Quy mô dân số thành phố Vinh tới năm 2020 khoảng 65 vạn 
người. 

-  Các đô thị vệ tinh thành phố Vinh là : Phía Bắc là khu kinh tế Đông 
Nam Nghệ An, có quy mô dân số tới năm 2020 khoảng 16-17 vạn người; phía 
Tây là cụm đô thị Nam Đàn- Hưng Nguyên có quy mô dân số tới năm 2020 
khoảng 2,5-3 vạn người. 

- Thị Xã Hoàng Mai : là đô thị mới và trung tâm của vùng trọng điểm phát 
triển công nghiệp, được quy hoạch có quy mô dân số tới năm 2020 là 16 vạn 
người, giữ chức năng là trung tâm kinh tế công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng 
Nam Thanh- Bắc Nghệ. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, phát triển và mở rộng quy mô đô thị như: 
Đô Lương,Diễn Châu, Cầu Giát, Nghi Lộc và xây dựng một số thị trấn thị tứ. 

- Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Được xây dựng trên cơ sở quy hoạch 
16 xã của 2 huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và 2 phường của thị xã Cửa Lò. 

Đến năm 2020 vùng đồng bằng ven biển sẽ có 1 đô thị loại I  (thành phố 
Vinh), 1 thị xã (Hoàng Mai), 7 thị trấn huyện lỵ, 7 thị trấn tiểu vùng (Tuần, Sơn 
Hải, Yên Lý, Diễn An, Thịnh Sơn, Giang Sơn, Nam Trung), 26 thị tứ và một số 
khu đô thị nằm trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Dân số đô thị của vùng 
đến năm 2020 khoảng 950-970 nghìn người, chiếm trên 75% dân số đô thị toàn 
tỉnh. 

1.2.2. Vùng miền núi:(bao gồm 10 huyện thuộc hai tiểu vùng Tây Bắc và 
Tây Nam) 
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Vùng miền núi Tây Bắc. 
 Bao gồm 5 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Tân 
Kỳ, có diện tích tự nhiên 537.420 ha chiếm 32,6% diện tích toàn tỉnh; dân số 
564.131 người chiếm 18,6% dân số toàn tỉnh. Trong vùng hiện có 05 đô thị là thị 
trấn huyện lỵ. Vùng này chủ yếu phát triển các đô thị nhỏ và vừa thuộc 3 cấp : 
tỉnh, huyện và khu vực được bố trí gắn với các trục giao thông, các vùng khai 
thác khoáng sản hoặc vùng chuyên canh và trồng cây công nghiệp. 
 Theo định hướng đô thị hoá : đến năm 2020 có 1 đô thị cấp III (thị xã Thái 
Hoà), 5 thị trấn huyện lỵ, 1 thị trấn tiểu vùng(3/2 Quỳ Hợp), 18 thị tứ (đa số nằm 
dọc theo đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 48); dân số đô thị đến năm 2020 là 154 
nghìn người, chiếm 11,8% dân số đô thị toàn tỉnh. Trong đó thị xã Thái Hoà là 
đô thị trung tâm kinh tế- văn hoá- xã hội của vùng, được quy hoạch trên cơ sở 
hạt nhân là thị trấn Thái Hoà, mở rộng thêm về phía Tây và Tây Bắc, dọc hai bên 
bờ sông Hiếu và phía Nam. Diện tích đến năm 2010 khoảng 1.900 ha và dân số 
38,8 nghìn người, đến năm 2020 khoảng 59 nghìn người.  

Vùng miền núi Tây Nam 
 Bao gồm 5 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh 
Chương, có diện tích tự nhiên 837.081 ha chiếm 50,% so với toàn tỉnh; dân số 
554.354 người chiếm 18,3% toàn tỉnh. Trong vùng hiện có 05 đô thị là thị trấn 
huyện lỵ. Đây là vùng có địa hình phức tạp, quỹ đất chưa sử dụng khá lớn. Lợi 
thế của vùng là có tuyến quốc lộ 7 và tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua . Có 2 
cửa khẩu qua nước bạn Lào, được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới (cửa khẩu 
Nậm Cắn - Kỳ Sơn và Thanh Thuỷ-Thanh Chương); đã và sẽ xây dựng các nhà 
máy thuỷ điện: Bản Vẽ (Tương Dương) công suất 320 MW, KheBố công suất 98 
MW. 
 Theo định hướng đô thị hoá : đến năm 2020 có 1 đô thị cấp III (thị xã Con 
Cuông) và 5 thị trấn huyện lỵ, 5 thị trấn tiểu vùng(Thanh thuỷ, Chợ Rộ, Chợ 
Cồn, Cây Chanh), 27 thị tứ; các thị trấn và thị tứ được bố trí chủ yếu dọc đường 
Hồ Chí Minh, quốc lộ 46 và quốc lộ 7. Dân số đô thị đến năm 2020 là 171 nghìn 
người, chiếm 13,2% dân số đô thị toàn tỉnh. Trong đó thị xã Con Cuông là đô thị 
trung tâm vùng. 
 2. Xây dựng khu kinh tế, các khu công nghiệp, khu công nghiệp nhỏ 
và làng nghề: 
 2.1. Khu kinh tế : Đến năm 2020 Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ 
được hình thành với diện tích tự nhiên là 18.842, 49 ha, bằng 1,1%  diện tích tự 
nhiên của tỉnh. 
  2.2. Các khu công nghiệp : Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có 
10 khu công nghiệp tập trung, bao gồm 5 khu đã được hình thành trong giai đoạn 
2006-2010 là : Bắc Vinh, Nam Cấm, Cửa Lò, Hoàng Mai và Phủ Quỳ, giai đoạn 
2010-2020 sẽ xây dựng thêm 5 khu công nghiệp: Hưng Tây, Nghi Hoa, Đô 
Lương, Anh Sơn và Thanh Chương. 
 2.3. Khu công nghiệp nhỏ và làng nghề:  

- Trong giai đoạn 2007-2020, mỗi huyện có ít nhất từ 1-2 khu công nghiệp 
nhỏ, tổng các khu công nghiệp nhỏ sẽ được xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
là 34 khu. 
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-  Đến năm 2020 sẽ có 1.000 làng có nghề TTCN, trong đó làng nghề 
được công nhận khoảng 500 làng. 
 3. Gia tăng dân số và nguồn nhân lực.( Biểu 6 DB) 

Dân số 
Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-

2010 là 0,97%, dự báo giai đoạn 2011-2020là 0,96% đến năm 2010 dân số toàn 
tỉnh khoảng 3.181.000 người, năm 2020  khoảng 3.500.000 người. 
 Dân số thành thị đến năm 2010: khoảng 540.800 người (tỷ trọng 17,0%) 
và năm 2020: khoảng 1.295.000 người(tỷ trọng 37%). 

Dân số trong độ tuổi lao động dự kiến tăng bình quân 2,07%/năm giai 
đoạn 2006-2010 và 1,27%/ năm giai đoạn 2011-2020 (phụ lục 10). 

Cơ cấu dân số theo giới tính vào năm 2010 và 2020 dự kiến không thay 
đổi nhiều so với năm 2005. Cơ cấu dân số theo độ tuổi sẽ có sự thay đổi theo 
hướng tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm dần trong khi tỷ trọng nhóm dân cư từ 
15 tuổi đến 60 tuổi tăng lên. 

Nguồn nhân lực 
  Dự kiến số người trong độ tuổi lao động của Nghệ An đến năm 2010  có 
khoảng 1.933.600 người và năm 2020 có khoảng  2.211.000 người, đáp ứng đủ 
yêu cầu phát triển của tỉnh . Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động làm việc trong các ngành KTQD của tỉnh sẽ thay đổi. Lao động trong các 
ngành dịch vụ sẽ tăng từ 12,3% năm 2005 lên 16,9% năm 2010 và 23,8% năm 
2020. 

Lao động ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng nhanh; tỷ trọng lao 
động ngành này trong tổng lao động làm việc dự kiến tăng từ 8,15% năm 2005 
lên 18,3% năm 2010 và gần 27% năm 2020. 

Tỷ lệ lao động nông - lâm nghiệp - thuỷ sản sẽ giảm mạnh từ 79,6% năm 
2005 xuống 68% năm 2010 và 49% năm 2020. 
 Trình độ thể lực và trí lực của nguồn nhân lực sẽ có những bước tiến lớn. 
Dự kiến tỷ lệ lao động qua đào tạo sẽ đạt trên 40% vào năm 2010 và trên 70% 
vào năm 2020. 

 4. Sự phát triển của Ngành thương mại . 
- Tổng mức LCHHBL trên địa bàn tỉnh đạt 18.000 tỷ đồng vào năm 2010 

và 65.000 tỷ đồng vào năm 2020 (trong đó qua các siêu thị và TTTM theo các 
năm tương ứng sẽ là 2.700-3.000 tỷ đồng và 50.000-55.000 tỷ đồng), tăng bình 
quân 15,7%/năm giai đoạn 2007-2010 và 19,2%/năm giai đoạn 2011-2020. 

- GTSX thương mại ( tính theo giá so sánh 1994) đạt gần 3.200 tỷ đồng 
vào năm 2010 và 11.500 tỷ đồng vào năm 2020, tăng bình quân 15,7% giai đoạn 
2007-2010 và 13,2% giai đoạn 2011-2020. 

- GTGT ngành thương mại (tính theo giá so sánh 1994) đạt gần 2.160 tỷ 
đồng vào năm 2010 và 8.000 tỷ đồng vào năm 2020, tăng bình quân 19,4%/năm 
giai đoạn 2007-2010 và 14,0%/năm giai đoạn 2011-2020. 

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 350- 400 triệu USD vào năm 2010 và 1.900 
triệu USD năm 2020, tăng bình quân 23,9%/năm giai đoạn 2007-2010 và 
18,4%/năm giai đoạn 2011-2020. 

- Kim ngạch nhập khẩu đạt 350 triệu USD vào năm 2010 và 1.800 triệu 
USD năm 2020, tăng bình quân 30,0%/năm giai đoạn 2006-2010( cao hơn nhiều 
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so với mức bình quân dự kiến của cả nước là 14,7%) và 17,8%/năm giai đoạn 
2010-2020.(Biểu 8 DB) 

- Đến năm 2020 số thương nhân hoạt động tại các chợ, cửa hàng, trung 
tâm thương mại và siêu thị sẽ có khoảng70.000 cơ sở, tăng gần 30.000 cơ sở so 
với năm 2005, bình quân tăng 1.800-2.000 cơ sở/ năm. Trong đó: lực lượng 
thương nhân hoạt động tại siêu thị và TTTM chiếm từ 15-20%.  
 5. Năng lực sản xuất hàng hoá của tỉnh Nghệ an. 

Căn cứ tốc độ tăng trưởng  sản xuất giai đoạn 2001-2005 và các nhân tố 
tác động tích cực, dự kiến giá trị sản xuất đến năm 2020 (giá 1994) so với năm 
2005 sẽ đạt từ 134.007,4-156.395,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,6-5,3 lần. Trong đó: 
ngành Công nghiệp xây dựng: 101.222,0-118.166,4 tỷ đồng tăng 5,3-6,2 lần; 
ngành nông lâm thủy sản : 10.979,9-11.393,9 tỷ đồng tăng gấp 2,2-2,3 lần; 
ngành Dịch vụ: 21.805,5 -26.835,4 tỷ đồng tăng gấp 4,1-5,1 lần . 

(nguồn: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An) 
  III/- Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị và 

trung tâm thương mại giai đoạn 2007- 2015 có tính đến  2020. 
 
1. Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại: 
1.1. Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị: 
1.1.1.Tính ưu việt của siêu thị so với các loại hình  kinh doanh khác 

 So với các loại hình kinh doanh khác, siêu thị có những đặc tính sau đây: 
1. Hàng hoá kinh doanh trong siêu thị rất đa dạng, phong phú, đảm bảo 

chất lượng, giá cả được niêm yết rõ ràng. Trong một siêu thị có rất nhiều khu vực 
kinh doanh khác nhau như khu vực kinh doanh hàng điện tử, khu vực hàng điện 
lạnh, khu vực hàng thực phẩm công nghệ, khu vực hàng vải sợi may mặc v.v… 
với rất nhiều chủng loại hàng hoá. Một lần vào siêu thị, người ta có thế mua sắm 
được nhiều loại hàng hoá từ những hàng hoá sử dụng trong ngày, hàng hoá sử 
dụng dài ngày và các loại hàng hoá cao cấp nên tiết kiệm thời gian mua sắm cho 
người tiêu dùng. 

Hàng hoá tại siêu thị được kiểm tra kỹ lưỡng, do vậy người tiêu dùng 
không sợ mua phải hàng giả, hàng kém phẩm chất. Trong siêu thị có thể có 
những khu vực dành cho các nhà sản xuất giới thiệu, bán sản phẩm của mình với 
chất lượng tốt. 

2. Phương pháp bán hàng trong siêu thị chủ yếu là phương pháp bán hàng 
tự chọn, ngoài ra có thể có một số gian hàng bán theo phương pháp truyền thống. 
 Bán hàng theo hương pháp tự chọn thể hiện trình độ văn minh thương mại 
cao, khách hàng có thể tiếp xúc trực với hàng hoá để xem xét, đánh giá chất 
lượng, mẫu mã hàng. Đối với một số mặt hàng đắt tiền có hàm lượng chất xám 
cao, kỹ thuật hiện đại, cần có người hướng dẫn sử dụng như tivi, tủ lạnh, máy 
vitính v.v.. phân khu riêng và bán hàng theo phương pháp truyền thống. Trong 
siêu thị, hình thức bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn, ngoài ra có thể kết hợp bán buôn 
nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh khác. 
 3. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của các siêu thị tương đối hiện đại, 
trình độ và công nghệ quản lý siêu thị rất cao. 
 Khác với chợ và các cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt… siêu thị được đầu tư xây 
dựng kiên cố và có trang thiết bị hiện đại. Hệ thống kho chứa hàng, phương tiện 
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vận chuyển hàng hoá được chú trọng nhằm phục vụ thuận lợi cho quá trình kinh 
doanh. Hệ thống tính tiền, bảo vệ và quan sát trong siêu thị được trang bị tương 
đối đầy đủ để đảm bảo an toàn hàng hoá. 

4. Hệ thống dịch vụ trong các siêu thị tương đối hoàn thiện, đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của khách hàng. 

Trong các siêu thị lớn, không chỉ có khu vực bán hàng hoá mà còn có các 
khu vui chơi giải trí, ăn uống và phục vụ các dịch vụ: đổi tiền, bưu chính viễn 
thông, bãi đỗ xe… 
  1.1.2. Điều kiện để lựa chọn, bố trí địa điểm quy hoạch siêu thị độc lập 
(siêu thị nằm ngoài trung tâm thương mại) . 
 1. Vị trí, địa điểm xây dựng siêu thị phải thuận lợi cho quá trình mua sắm 
và vận chuyển hàng hóa. 
 Để thu hút khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, các siêu thị phải   
được xây dựng ở những vị trí thuận lợi như nằm trên trục phố chính, mật độ 
người qua lại cao và gần các ngã ba, ngã tư trong thành phố. Tuy nhiên, việc xây 
dựng các siêu thị phải tính đến các yếu tố an toàn giao thông, không ảnh hưởng 
đến trật tự mỹ quan đô thị. Khu đất để xây dựng siêu thị phải đủ lớn để có thể 
dành diện tích làm bãi xe cho khách thuận lợi. 
 2. Quy mô của siêu thị phải phù hợp với nhu cầu mua sắm của dân cư 
trong khu vực phục vụ và khách vãng lai. 
 Bên cạnh loại hình siêu thị còn có hệ thống chợ, cửa hàng, cửa hiệu tại các 
đường phố chuyên doanh thương mại, khi tính toán quy mô của siêu thị cần phải 
tính đến nhu cầu mua sắm hàng hóa của các đối tượng dân cư. 

Trong những năm tới, đối tượng mua hàng thường xuyên tại siêu thị là 
những người có thu nhập khá trở lên, những người có thu nhập thấp thường mua 
sắm hàng hóa tại chợ, cửa hàng… ở những vị trí thuận tiện  gần cơ quan, công sở 
và khu vực nhà ở… 
 3. Bố trí các gian hàng và các diện tích trong siêu thị phải hợp lý, khoa 
học, thuận tiện cho việc mua sắm và vận chuyển hàng hóa. 
 Trong siêu thị có nhiều gian bán hàng với các hình thức khác nhau,  cần 
phải bố trí các gian hàng dựa trên tính chất thương phẩm hàng hóa và các mối 
quan hệ trong tiêu ding. Việc bố trí các gian hàng phải hợp lý, hệ số sử dụng 
diện tích từ 40-45%. Ngoài diện tích xây dựng các công trình chính, phải có diện 
tích phụ trợ như bãi đỗ xe, đường đi, cây xanh…v.v 

 1.2. Quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại: 
1.2.1.Điều kiện lựa chọn, bố trí địa điểm quy hoạch trung tâm thương mại 

. 
- Định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Nghệ an, phương hướng 

phát triển các vùng và phân khu chức năng của từng vùng, địa phương trong tỉnh. 
 - Đảm bảo có cơ sở hạ tầng  tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh; ở vị trí  gần 
trung tâm  các vùng kinh tế động lực của tỉnh; các đầu mối giao thông quốc lộ, 
tỉnh lộ. 
 - Đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của chính các TTTM, 
đồng thời phát huy chức năng là hạt nhân phát triển thị trường,  phát triển kinh tế 
của vùng và từng địa phương. 
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 - Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của tỉnh và quy hoạch 
phát triển kinh tế từng ngành.  

- Đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch thương mại có điều kiện 
mở rộng và phát triển:  xuất nhập khẩu, hội nhập với bên ngoài, mở các văn 
phòng đại diện trong và ngoài nước 
 Với các điều kiện trên, hệ thống TTTM của Nghệ An sẽ được hình thành 
trên các tuyến giao thông chính quốc lộ, tỉnh lộ, trục kinh tế và các vùng động 
lực kinh tế của tỉnh như sau: 
 + Vinh - Thanh Chương (quốc lộ 46). 
 + Diễn Châu - Nậm Cắn (quốc lộ 7). 

+ Diễn Châu - Thông Thụ (quốc lộ 48). 
 + Vinh- Hoàng Mai (quốc lộ 1A). 
 + Đường Hồ Chí Minh 
 + Châu Thôn -Tân Xuân. 
 2. Phân vùng và lộ trình đầu tư phát triển siêu thị, TTTM: 
 2.1.Phân vùng quy hoạch : 

 VùngI : Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện vùng đồng bằng 
ven biển:  
 a)Trung tâm thương mại: 14 trung tâm. 

 Trong đó: 
 + 01   TTTM hạng I 

+ 02   TTTM hạng  II. 
+ 11   TTTM hạng  III. 

 b) Siêu thị độc lập: 56 siêu thị. 
 - Phân theo tiêu chuẩn : 
  +   Hạng  II:     02 siêu thị. 
  +   Hạng  III:    54 siêu thị. 
 - Phân theo loại hình kinh doanh: 
  + Tổng hợp :  46 siêu thị 
  + Chuyên doanh : 10 siêu thị. 

Vùng II:  Các huyện vùng miền núi: 
 a)Trung tâm thương mại: 14 trung tâm. 
 Trong đó: 

+ 14   TTTM hạng  III. 
b) Siêu thị độc lập:     36 Siêu thị hạng  III. 
- Phân theo loại hình kinh doanh: 

  + Tổng hợp :         35    siêu thị 
  + Chuyên doanh :  01    siêu thị 
 2.2. lộ trình đầu tư xây dựng TTTMvà ST từ 2007 đến hết 2020: 

( Biểu 9 QH) 
2.2.1. Giai đoạn từ 2007đến hết năm 2010 :  

 Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa đột phá, thực hiện những 
bước chuyển lớn. Tạo điều kiện để hệ thống TTTM và ST trở thành hiện thực, thị 
trường nội địa tự đổi mới, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất phát triển. 
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 - Đến năm 2010, mức lưu chuyển hàng hoá qua TTTM và ST đạt tỷ trọng 
khoảng 10-15% trong tổng mức LCHHBL xã hội và 60-65% tổng mức 
LCHHBB. 
 2.2.1.1.Nhiệm vụ giai đoạn này là: 

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, UBND cấp huyện phải quy hoạch chi tiết 
và thực hiện việc cắm mốc dành quỹ đất để phát triển TTTM và ST. 

- Dự kiến xây dựng các siêu thị, TTTM như sau: 
VïngI :  
a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng :   03 trung tâm. 

- TTTM Vinh thành phố Vinh.  
- TTTM Nghi Hương  thị xã Cửa Lò.  
- TTTM thị trấn Đô Lương huyện Đô Lương.  

b) Số lượng siêu thị độc lập: 15 siêu thị 
- Phân theo loại hình kinh doanh: 

  + Tổng hợp :         07 siêu thị 
  + Chuyên doanh : 09 siêu thị. 
 Vùng II:  

a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng  :        01 trung tâm. 
- Trung tâm thương mại thị trấn Thái Hoà  huyện Nghĩa Đàn. 

b) Số lượng siêu thị độc lập:     Chưa xây dựng các siêu thị 
2.2.1.2.Dự kiến tổng mức đầu tư tối thiểu để xây dựng các siêu thị, 

TTTM: 570 tỷ đồng.Trong đó: 
- TTTM: 450 tỷ đồng (vùng I: 390 tỷ đồng, vùng II: 60 tỷ đồng). 

 - Siêu thị độc lập :  120 tỷ đồng (Vùng I: 120 tỷ đồng). 
2.2.2.Giai đoạn từ 2011 đến hết năm 2015 : 

 Đây là giai đoạn “tăng tốc” để thương mại Nghệ An phát triển mạnh cả 
chiều rộng và chiều sâu, cả quy mô và chất lượng tăng trưởng. Hoạt động thương 
mại chủ động tác động vào sản xuất, thúc đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất, cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Đây cũng là giai đoạn mà Việt 
Nam mở cửa sâu lĩnh vực phân phối. Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư mạnh 
vào lĩnh vực này.   

Đến cuối năm 2015 đưa mức lưu chuyển hàng hoá qua các mô hình phân 
phối hiện đại chiếm tỷ trọng khoảng 40-45% trong tổng mức lưu chuyển hàng 
hoá bán lẻ xã hội và 80-85% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán buôn vào năm 
2015. 
 2.2.2.1.Nhiệm vụ  của giai đoạn này là: 

- Tiếp tục phát triển mạnh hệ thống TTTM, ST tại thành phố Vinh, thị xã 
Cửa Lò; tiếp theo tại các thị trấn lớn như  Quán Hành, Diễn Châu, Cầu Giát, 
Hoàng Mai, Nam Đàn, Dùng, Quỳ Hợp, Con Cuông và Lạt.  
 - Phát triển hệ thống TTTM, ST tại các thị xã, khu công nghiệp tập trung . 

- Dự kiến xây dựng các siêu thị, TTTM như sau:  
VïngI :  
a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng  :   01 TTTM hạng II và 07 TTTM 
hạng III. 

- TTTM Bến Thuỷ thành phố Vinh . 
- TTTM thị trấn Hoàng Mai  huyện Quỳnh Lưu.  
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          - TTTM thị trấn Diễn Châu huyện Diễn Châu.  
  - TTTM thị trấn Quán Hành huyện  Nhi Lộc. 
  - TTTM thị trấn Cầu Giát  huyện Quỳnh Lưu.  
  - TTTM thị trấn Yên Thành huyênYên Thành 

- TTTM thị trấn Nam Đàn  huyện Nam Đàn. 
- TTTM thị trấn Thái Lão huyện Hưng Nguyên. 

b) Số lượng siêu thị độc lập:        15    siêu thị hạng III 
  - Phân theo loại hình kinh doanh: 
  + Tổng hợp :        14 siêu thị 
  + Chuyên doanh : 01 siêu thị 
 Vùng II:   

a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng  :   05 TTTM hạng III. 
- TTTM thị trấn Dùng huyện Thanh Chương. 
- TTTM thị trấn Phúc Sơn huyện Anh Sơn.  
- TTTM thị trấn Lạt huyện Tân Kỳ. 
- TTTM thị trấn Quỳ Hợp huyện Quỳ Hợp.  
- TTTM thị trấn Con Cuông  huyện Con Cuông . 

  b) Số lượng siêu thị độc lập:       11         siêu thị hạng III 
           - Phân theo loại hình kinh doanh: 
  + Tổng hợp :           10    siêu thị 
  + Chuyên doanh :    01    siêu thị 

2.2.2.3.Dự kiến tổng mức đầu tư tối thiểu để xây dựng các siêu thị, 
TTTM: 682 tỷ đồng. Trong đó: 

-  TTTM: 640 tỷ đồng(vùng I:420 tỷ đồng, vùng II: 220 tỷ đồng). 
 -  Siêu thị độc lập :  152 tỷ đồng(vùng I: 95 tỷ đồng, vùng II: 57 tỷ đồng). 

2.2.3.Giai đoạn từ 2016 đến hết năm 2020 : 
 Đây là giai đoạn kết thúc Dự án, hệ thống TTTM và ST sẽ được hình thành 
hoàn chỉnh là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu. Hội nhập kinh tế 
quốc tế của tỉnh Nghệ An đi vào thực chất và chiều sâu. 

Đến cuối năm 2020 đưa tỷ trọng hàng bán lẻ qua TTTM và ST chiếm 
khoảng 55-60% trong tổng mức LCHHBL và 75-80% tổng mứcLCHHBB. 
 2.2.3.1. Nhiệm vụ của giai đoạn này là: 
 Phát triển và hoàn thiện hệ thống TTTM và ST tại các khu vực thành thị, 
nhất là tại thành phố Vinh, các thị xã, khu công nghiệp tập trung, các Cửa khẩu 
Nậm Cắn, cửa khẩu Thanh Thuỷ, các thị trấn và thị tứ còn lại.  
 - Dự kiến xây dựng các siêu thị, TTTM như sau: 

VïngI :  
a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng mới  :    03 TTTM hạng III. 

- TTTM xã Nghi Ân huyện Nghi Lộc 
- TTTM thị trấn Nghi Mỹ huyện Nghi Lộc 
- TTTM xã Hợp Thành huyện Yên Thành 

  b) Số lượng siêu thị độc lập:    25    siêu thị hạng III. 
- Phân theo loại hình kinh doanh: 

  + Tổng hợp :   25   siêu thị 
  + Chuyên doanh :  Không có 
 Vùng II:   
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a) Số lượng TTTM dự kiến sẽ xây dựng  :   08   TTTM hạng III. 
- TTTM thị trấn Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn. 
- TTTM thị trấn Mường Xén  huyện Kỳ Sơn. 
- TTTM trấn Quỳ Châu huyện Quỳ Châu . 
- TTTM thị trấn Kim Sơn huyện Quế Phong. 
- TTTM thị trấn Hoà Bình  huyện Tương Dương. 
- TTTM thị trấn Châu Khê huyện Con Cuông. 
- TTTM Cửa khẩu Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn. 
- TTTM Cửa khẩu Thanh Thuỷ huyện Thanh Chương.      

b) Số lượng siêu thị độc lập:   25    siêu thị hạng III 
  - Phân theo loại hình kinh doanh: 

  + Tổng hợp :       25        siêu thị 
   + Chuyên doanh:        Không có 
   2.2.3.2.Dự kiến tổng mức đầu tư tối thiểu để xây dựng các siêu thị, 
TTTM : 760 tỷ đồng. Trong đó: 

- TTTM: 485 tỷ đồng(vùng I: 150 tỷ đồng, vùng II: 335 tỷ đồng). 
 - Siêu thị độc lập :  255 tỷ đồng (vùng I: 130 tỷ đồng, vùng II: 125 tỷ 
đồng). 
  3. Hiệu quả kinh tế, xã hội do hoạt động của TTTMvà siêu thị mang 
lại: 

Khi hệ thống các TTTM, siêu thị.. được hình thành và phát triển một cách 
đồng bộ,  cùng với các loại hình thương mại truyền thống khác, sẽ tạo ra bước 
đột phá đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của cả tỉnh Nghệ An. 

- Về hiệu quả kinh tế: 
+ Hệ thống siêu thị, TTTM góp phần đẩy mạnh việc l−u thông hàng hoá 

giữa các vùng trong Tỉnh và của tỉnh Nghệ an với các khu vực khác trong cả 
nước; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ sản phẩm cho các ngành sản xuất; 
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế  để Nghệ An “cơ bản trở thành tỉnh công 
nghiệp vào năm 2020” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI của 
Tỉnh Đảng bộ Nghệ An đề ra. 

+ Hệ thống siêu thị, TTTM góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu 
cầu hàng hoá, các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; làm tăng 
thu ngân sách địa phương và tăng trưởng GDP chung của cả Tỉnh. 
        

- Hiệu qủa xã hội: 
+ Tạo việc làm cho nhiều người lao động, góp phần giảm áp lực về mặt xã 

hội, thay đổi cơ cấu dân cư và diện mạo thị trường nội địa . 
+ Kết cấu hạ tầng thương mại được củng cố và phát triển, hình thành các 

trung tâm mua bán, từng bước góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị trên địa bàn 
tỉnh Nghệ an. 

+ Từng bước tạo cho nhân dân tiếp cận với các loại hình phân phối hàng 
hoá hiện đại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả 
và bền vững.   
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Phần thứ ba 
Các giải pháp, chính sách phát triển  

Siêu thị, trung tâm thương mại  
 
I/- Các giải pháp: 
1. Giải pháp về quản lý Nhà nước : 
- Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy hoạch 

siêu thị, TTTM đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
- Tạo mọi điều kiện cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp 

cận quy hoạch và mời gọi họ đầu tư xây dựng, kinh doanh loại hình này.  
- Xây dựng quy chế về tổ chức quản lý các loại hình siêu thị,TTTM để 

thuận lợi trong việc quản lý cũng như tổ chức hoạt động của từng loại hình cụ 
thể.  
        
 2. Giải pháp về kiến trúc không gian : 
 Về vị trí, địa điểm : 

- Căn cứ định hướng tổ chức không gian đô thị, điều kiện dân cư, giao 
thông, đặc biệt là quỹ đất dành cho thương mại đủ để xây dựng siêu thị, TTTM  
và công trình phụ trợ (bãi đậu xe,đường đấu nối, giao thông phương tiện vận tải 
nội bộ) theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Thương mại. 

Về kiến trúc :  
- Công trình kiến trúc hiện đại, vững chắc theo tiêu chuẩn quy định của Bộ 

xây dựng, phù hợp với quy hoạch đô thị.  
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật riêng không làm ảnh hưởng tới khu chức năng 

lân cận, phù hợp cảnh quan, môi trường đô thị. 
 

3. Giải pháp huy động vốn để thực hiện quy hoạch. 
- Công bố các chính sách và giải pháp huy động vốn cụ thể cho từng siêu 

thị, TTTM. 
- Thực hiện xã hội hóa việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các siêu thị, 

TTTM trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Huy động nhiều nguồn lực và các hình 
thức khác nhau như: 

 + Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia bỏ vốn xây 
dựng. 

 + Liên doanh liên kết giữa các đối tác trong và ngoài nước đầu tư 
xây dựng. 

 + Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.  
4. Đào tạo cán bộ quản lý kinh doanh chuyên ngành Siêu thị,TTTM. 

  Từ nay đến năm 2020, từng bước hình thành và phát triển đội ngũ thương 
nhân có kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại để kinh doanh và quản lý siêu 
thị,TTTM đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. 
 Tuỳ theo đặc điểm, tính chất nguồn nhân lực có thể lựa chọn, sử dụng các 
giải pháp đào tạo sau đây: 
 + Mở các lớp đào tạo ngắn hạn tại địa phương, các trường và ở các doanh 
nghiệp về kinh tế thương mại, về quản trị doanh nghiệp thương mại, về 
Marketing, về tiếp thị, về nghiệp vụ quản lý khác. 
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 + Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu để có 
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính, am hiểu thị trường 
thế giới và luật buôn bán quốc tế . 
 + Phát triển hình thức đào tạo từ xa, đáp ứng nhu cầu học tập kiến thức 
quản lý kinh doanh thương mại, ngoại ngữ… của người lao động thuộc mọi 
thành phần kinh tế. 
 + Bổ sung những kiến thức tiên tiến, áp dụng có hiệu quả vào lĩnh vực 
kinh doanh thương mại (thương mại điện tử, kỹ thuật quảng cáo, nghệ thuật tiếp 
thị…). 

 
5. Hoàn thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông 

thoáng, thuận lợi thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư phát triển. 
- Tiếp tục cải tạo, xây dựng mới và từng bước hiện đại hoá cơ sở hạ tầng  

bao gồm hệ thống giao thông (đường sá, cầu cống, ga tàu, bến cảng, phương tiện 
vận tải…), hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cung cấp điện nước, hệ thống 
kho tàng, nhà cửa và các điều kiện dịch vụ khác. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính thiết thực và hiệu quả, giảm 
bớt các thủ tục hành chính, khâu trung gian không cần thiết, tránh phiền hà tạo 
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư  hoạt động. 

 
II./ Chính sách về ưu đãi đầu tư. 

 - Doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực siêu thị,TTTM được hưởng ưu đãi theo 
Luật đầu tư  số 59/2005/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 
năm 2005.  

- Được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của tỉnh 
Nghệ An. 

- Doanh nhân đầu tư xây dựng TTTM, ST được hưởng các quyền lợi và 
nghĩa vụ như như doanh nhân đầu tư vào các khu công nghiệp. 

- Doanh nhân đầu tư xây dựng TTTM, ST ở vùng miền núi sẽ được hưởng 
chính sách cụ thể do UBND tỉnh Quyết định. 
     

   
 

     Phần thứ tư 
Tổ chức thực hiện Quy hoạch 

 Để triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị và 
trung tâm thương mại trên địa bàn Nghệ an giai đoạn 2007 - 2015, Có tính đến 
2020, phân công trách nhiệm cho các ngành chức năng, các cấp như sau: 

1. Sở Thương mại: 
 - Chủ trì phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài Nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Đề án này.  
 - Chủ trì phối với các Sở : Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Xây dựng, Tài 
Nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND cấp huyện lập Quy hoạch chi tiết, xác 
định vị trí, quy mô, cắm mốc các TTTM và ST, thẩm định trước khi UBND cấp 
huyện phê duyệt. 
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 - Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính cụ thể hóa 
các giải pháp, chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực TTTM và ST. 
 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án từng năm trình UBND tỉnh. 
 - Lập kinh phí triển khai thực hiện Đề án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính bổ trí chỉ tiêu kinh phí hàng năm. 
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường: 
 Căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung cụ thể của Đề án, phân kì đầu tư 
xây dựng để tổ chức đầu tư , thu hút đầu tư xây dựng TTTM, ST. 
 3. Các Sở NN và Phát triển nông thôn, Công Nghiệp, Thủy sản… 

Trên cơ sở địa điểm Quy hoạch chi tiết tại các vùng, tổ chức sản xuất tạo 
ra các mặt hàng, sớm hình thành quá trình giao lưu sản xuất, tiêu dùng trong 
vùng quy hoạch. 

4. UBND thành phố, thị xã và các huyện: 
Căn cứ phân kỳ đầu tư chủ động triển khai thực hiện Quy hoạch. 
  

       t/m ubnd tỉnh nghệ an 
                                                                         kt chủ tịch 

                                                                         phó chủ tịch 
 

 
 

                                                                   Nguyễn Văn Hành 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


